
Bản thuyết minh báo cáo tài chính 
Quý 02 Năm 2013 

 
I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp 
 
1. Hình thức sở hữu vốn 

 
Công ty cổ phần XNK Hàng không (gọi tắt là “Công ty”) tiền thân là Công ty XNK hàng không được 
thanh lập theo QĐ số 1173/QĐ/TCCB/LĐ, ngày 30/07/1994 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và 
hoạt động theo giấy chứng nhận ĐKKD số 0106000496 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 
27/09/1994 cùng các lần sửa đổi bổ sung. Công ty XNK hàng không được chuyển đổi thành Công ty cổ 
phần XNK Hàng không theo QĐ số 3892/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải và hoạt động theo giấy chứng nhận ĐKKD số 0103012269 ngày 18/05/2006 do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP Hà Nội cấp. 
 
Công ty là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. 
Vốn điều lệ của Công ty là 25.927.400.000 đồng, trong đó Tổng công ty Hàng không Việt Nam sở hữu 
10.710.000.000 đồng (tương đương 41,31%). 
 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Kim – Giám đốc  
• Trụ sở chính :  Số 414 – Nguyễn Văn Cừ – Long Biên – Hà Nội 
• Điện thoại :  04 38271351 – 04 38271939 
• Fax  : 04 38271925 
• Md sè thuÕ :  0100107934 
 
2. Lĩnh vực – ngành nghề kinh doanh 
 
Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và dịch vụ. 
Theo Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi ngày 07/07/2011 thì ngành nghề kinh doanh của Công ty là: 

• Kinh doanh máy bay, động cơ, dụng cụ, thiết bị, phụ tùng và vật tư máy bay; 

• Kinh doanh phương tiện, thiết bị dụng cụ, vật tư, và phụ tùng cho ngành hàng không; 

• Đại lý vé, giữ chỗ hàng không trong nước và quốc tế; 

• Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng, kho bãi, kho ngoại quan; 

• Dịch vụ ủy thác, xuất nhập khẩu kê khai hải quan; 

• Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá và; 

• Xuất nhập khẩu các sản phẩm, hàng hoá Công ty kinh doanh. 
 

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 
 
1. Kỳ kế toán 
 
Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch. 
 
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 
 
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (“VND”), hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù 
hợp với các quy định của Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán Việt 
Nam số 01 – Chuẩn mực chung. 
 
 



III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 
 
1. Chế độ kế toán áp dụng 
 
Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về sửa đổi bổ sung Chế độ kế 
toán DN. 
 
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán 
 
Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế 
độ kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các quy định pháp lý có liên quan. 
 
3. Hình thức kế toán áp dụng 
 
Công ty áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. 
 
IV. Các chính sách kế toán áp dụng 
 
1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền 
 
- Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cao, gồm 

tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn,được ghi nhận và lập báo cáo theo 
đồng Việt Nam (VND), phù hợp với quy định tại Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003. 

- Trong năm các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ 
giá hạch toán do Tổng công ty Hàng không Việt Nam quy định. Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ 
được phản ánh vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính số dư 
các khoản tiền và công nợ có gốc bằng ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm 
khoá sổ lập Báo cáo tài chính. 

2. Nguyên tắc ghi nhận Hàng tồn kho 
 
Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua và các chi phí liên quan 
trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 
- Phương pháo tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Phương pháp thực tế đích danh 
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường 

xuyên 
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:  

Mức trích lập dự phòng tính theo công tức sau: 
 
Mức dự phòng 

giảm giá vật tư 

hàng hóa 

 

= 

Lượng vật tư hàng hóa 

thực tế tồn kho tại thời 

điểm lập báo cáo tài 

chính 

 

x 

Giá gốc hàng 

tồn kho theo 

sổ kế toán 

 

- 

Giá trị thuần có 

thể thực hiện 

được của hàng 

tồn kho 

 
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ 
 

 Tài sản cố định hữu hình 
 
Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cấn đối kế toán theo các 
chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 
 



Việc ghi nhận TSCĐ hữu hình và khấu hao TSCĐ thực hiện theo Chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố 
định hữu hình, Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính và Quyết định 
2036/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố 
định. 
Kể từ ngày 10/06/2013 việc ghi nhận TSCĐ Công ty thực hiện đúng theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC 
ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn chế độ Quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ”; 
Công ty đd tiến hành rà soát lại các TSCĐ và xử lý đúng theo hướng dẫn tại Thông tư. 
 
Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm 
giá), các khoản thuế và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 
 
Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản khi các 
chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai. Các chi phí phát sinh không thoả mdn được 
điều kiện trên được Công ty ghi nhận vào chi phí SXKD trong kỳ. 
 
Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với TSCĐ hữu hình. Kế toán TSCĐ hữu hình được 
phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty gồm: 
 
  Loại tài sản cố định   Thời gian khấu hao (năm) 
 - Nhà cửa, vật kiến trúc    5 - 50   
 - Phương tiện vận tải     6 - 20 
 - Thiết bị, dụng cụ quản lý    3 - 10 
 

 Tài sản cố định vô hình 
 
Tài sản cố định vô hình của Công ty là phhần mềm kế toán 
 
Việc ghi nhận TSCĐ vô hình và khấu hao TSCĐ thực hiện theo Chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định 
hữu hình, Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính và Quyết định 
2036/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003. 
 
TSCĐ vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu 
nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 
 
Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với TSCĐ vô hình. Tỷ lệ khấu hao được tính phù 
hợp với tỷ lệ khấu hao quy định tại Quyết định 2036/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003. Thời gian khấu hao 
là 4 năm. 
Kể từ ngày 10/06/2013 việc ghi nhận TSCĐ Công ty thực hiện đúng theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC 
ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn chế độ Quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ”. 
 
 
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính 
 
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty được ghi nhận theo giá gốc bắt đầu từ ngày mua. 
 
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay 
 
Các khoản vay ngắn hạn của Công ty được ghi nhận theo hợp đồng, khế ước vay, phiếu thu, phiếu chi và 
chứng từ ngân hàng. 
Chi phí vay được ghi nhận vào chi phí tài chính. 
 



6. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 
 
Chi phí phải trả của Công ty bao gồm khoản trích trước phí kiểm toán, chi phí đào tạo sau cổ phần hoá, chi 
phí in lịch, catalogue, chi phí chuyển phát nhanh được ước t,ính để ghi nhận trong kỳ. 
 
7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận dự phòng phải thu khó đòi 
 
Công ty thực hiện việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 
07/12/2009 của Bộ Tài chính, căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ để trích lập. 
 
8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả ngắn hạn  
 
Khoản dự phòng phải trả của Công ty là dự phòng phải trả bảo hành sản phẩm, được tính bằng tỷ lệ phần 
trăm giá trị các hợp đồng còn hạn bảo hành, phù hợp với 3 điều kiện ghi nhận các khoản dự phòng phải trả 
quy định trong Chuẩn mực kế toán số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng. 
 
9. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 
 
Doanh thu của Công ty là doanh thu từ bán hàng hoá, dịch vụ XNK uỷ thác, đại lý bán vé máy bay, cho 
thuê văn phòng, dịch vụ vận chuyển và doanh thu từ ldi tiền gửi. 
 
Doanh thu bán hàng hoá được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đd thu hoặc sẽ thu đựoc theo 
nguyên tắc dồn tích, ghi nhận khi chuyển giao hàng hoá cho khách hàng, phát hành hoá đơn và đựoc khách 
hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực số 14 – 
“Doanh thu và thu nhập khác”. 
 
Doanh thu cung cấp dịch vụ được xác định khi dịch vụ hoàn thành, phát hành hoá đơn tài chính và đựoc 
khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực số 
14 – “Doanh thu và thu nhập khác”. 
 
Doanh thu từ ldi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và ldi suất thực tế từng kỳ, phù hợp với 2 điều 
kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ ldi tiền gửi quy định tại chuẩn mực số 14 – “Doanh thu và thu nhập 
khác”. 
 
10. Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính 
 
Chi phí tài chính được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là chi phí ldi vay phát sinh 
trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính. 
 
 
 
 
11. Nguyên tắc ghi nhận chi phí thuế thu nhập hiện hành. 
 
Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập 
doanh nghiệp trong năm hiện hành. 
 
12. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác 
 

 Nguyên tắc xác định khoản phải thu, phải trả  
 



Nguyên tắc xác định khoản phải thu khách hàng dựa theo hợp đồng và ghi nhận theo hoá đơn bán hàgn 
xuất cho khách hàng. 
Khoản trả trước cho người bán được hạch toán căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và hợp đồng. 
 
Nguyên tắc xác định khoản phải trả người bán dựa theo hợp đồng và ghi nhận theo hoá đơn mua hàng của 
bên mua. 
 
Khoản người mua trả tiền trước được ghi nhận căn cứ vào hợp đồng, phiếu thu, chứng từ ngân hàng. 
 

 Ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn 
 
Các khoản vay ngắn hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ thu ngân hàng, các khế ước vay 
và các hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn từ 1 năm tài chính trở xuống được ghi nhận là vay ngắn 
hạn. 
 
 

 Các nghĩa vụ về thuế 
 
Thuế giá trị gia tăng 

Công ty áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 Hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 

25/5/2007và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ. 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất: 25% thu nhập chịu thuế. 
 

Thuế khác 
Các loại thuế, phí khác doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa ph−ơngtheo đúng quy 
định hiện hành của Nhà nước. 
 

 Nguyên tắc ghi nhận giá vốn 
 
Giá vốn được ghi nhận căn cứ vào số lượng và giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ và phù hợp với 
doanh thu đd ghi nhận. 
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